	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 519/QĐ-UBND


	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Biên Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 

huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tại Tờ trình số:               131/TTr-UBND ngày 14/8/2006; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 30/TTr-TNMT ngày 12 tháng 01 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai. Các chỉ tiêu diện tích phân bổ các loại đất, kế hoạch chuyển mục đích, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích (phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Quản lý, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

   Ao Văn Thinh


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         


Kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc 
giai đoạn 2006 - 2010

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch

                                                                                                             Đơn vị tính: ha
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 

2005
	Diện tích đến năm (ha)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	72.619
	72.619
	72.619
	72.619
	72.619
	72.619

	I. ĐÊt nông nghiệp
	57.408
	56.651
	55.717
	55.552
	55.447
	54.722

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	49.269
	48.486
	47.547
	47.212
	46.882
	45.946

	a) Đất trồng cây hàng năm
	19.894
	19.700
	19.235
	19.011
	18.797
	18.302

	- Đất trồng lúa
	8.212
	8.084
	7.757
	7.624
	7.490
	7.128

	- Đất trồng cây hàng năm còn lại
	11.682
	11.615
	11.478
	11.388
	11.307
	11.174

	b) Đất trồng cây lâu năm
	29.375
	28.787
	28.312
	28.201
	28.085
	27.644

	2. Đất lâm nghiệp
	7.806
	7.824
	7.588
	7.712
	7.868
	8.020

	a) Đất rừng sản xuất
	6.944
	6.962
	6.728
	6.864
	7.025
	7.178

	- Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	- Đất có rừng trồng sản xuất
	6.899
	6.917
	6.612
	6.628
	6.663
	6.670

	- Đất trồng rừng sản xuất
	3
	3
	73
	193
	319
	464

	b) Đất rừng phòng hộ
	862
	862
	860
	848
	843
	843

	- Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 
	202
	202
	202
	202
	202
	202

	- Đất có rừng trồng phòng hộ
	660
	660
	658
	646
	641
	641

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	290
	298
	350
	385
	425
	472

	4. Đất nông nghiệp khác
	42
	43
	233
	243
	273
	283

	II. ĐÊt phi nông nghiệp
	13.975
	14.732
	15.845
	16.161
	16.406
	17.300

	1. Đất ở
	1.043
	1.104
	1.321
	1.448
	1.507
	1.583

	a) Đất ở tại nông thôn
	983
	1.010
	1.219
	1.257
	1.303
	1.360

	b) Đất ở tại đô thị
	60
	93
	102
	191
	204
	222

	2. Đất chuyên dùng
	10.981
	11.358
	12.180
	12.365
	12.549
	13.368

	a) Đất trụ sở cơ quan, C.trình sự nghiệp
	29
	32
	32
	37
	37
	50

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	8.853
	8.853
	8.850
	8.830
	8.830
	8.830

	c) Đất sản xuất, kinh doanh phi N.nghiệp
	194
	276
	624
	744
	804
	918

	- Đất khu công nghiệp
	110
	177
	242
	334
	374
	484

	- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	63
	73
	273
	301
	321
	324

	- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	21
	26
	109
	109
	109
	109


	d) Đất có mục đích công cộng
	1.904
	2.197
	2.674
	2.754
	2.877
	3.570

	- Đất giao thông
	1.612
	1.874
	2.200
	2.254
	2.367
	2.981

	- Đất thủy lợi
	75
	77
	78
	83
	84
	152

	- Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	97
	97
	231
	231
	231
	231

	- Đất cơ sở văn hóa
	9
	22
	27
	40
	44
	44

	- Đất cơ sở y tế
	5
	6
	7
	7
	7
	8

	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	86
	95
	100
	104
	106
	111

	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	13
	15
	17
	18
	19
	21

	- Đất chợ
	6
	9
	10
	10
	11
	13

	- Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2
	3
	4
	7
	9
	10

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	49
	58
	58
	58
	58
	58

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	120
	149
	148
	147
	148
	148

	5. Đất sông suối và MN chuyên dùng
	1.779
	2.061
	2.136
	2.141
	2.141
	2.141

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	III. ĐÊt chưa sử dụng
	1.236
	1.236
	1.056
	906
	766
	597

	1. Đất bằng chưa sử dụng
	274
	274
	244
	204
	154
	83

	2. Đất đồi núi chưa sử dụng
	92
	92
	72
	42
	22
	 

	3. Núi đá không có rừng cây
	869
	869
	740
	660
	590
	514


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch
                                                                                                             Đơn vị tính: ha

	Chỉ tiêu
	D.tích chuyển MĐSDĐ trong kỳ
	Phân theo các năm

	
	
	2005-2006
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009
	2009-2010

	I. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	3.280 
	757 
	1.069
	316 
	245 
	894 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	3.126 
	728 
	970
	295 
	239 
	894 

	a) Đất trồng cây hàng năm
	452 
	101 
	105
	42 
	36 
	169 

	- Trong đó: ĐÊt chuyên trồng lúa nước
	169 
	40 
	19
	22 
	8 
	79 

	b) Đất trồng cây lâu năm
	2.674 
	627 
	865
	253 
	204 
	725 

	2. Đất lâm nghiệp
	152 
	27 
	99
	21 
	5 
	0,2 

	a) Đất rừng sản xuất
	133 
	27 
	97 
	9 
	 
	0,2 

	b) Đất rừng phòng hộ
	20 
	 
	2 
	13 
	5 
	 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	1,8 
	1,6 
	0,1 
	 
	0,1 
	 

	II. Chuyển đổi cơ cấu SDĐ trong nội bộ đất nông nghiệp 
	1.050 
	61 
	519 
	114 
	101 
	255 

	1. Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	643 
	55 
	219 
	86 
	76 
	207 

	2. Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất NTTS
	144 
	6 
	45 
	28 
	26 
	40 

	3. Đất rừng SX chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	264 
	 
	255 
	1 
	 
	8 

	III. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	0,6 
	0,2 
	0,2 
	0,1 
	 
	 

	1. Đất chuyên dùng
	0,4 
	0,2 
	 
	0,1 
	 
	 


	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,1 
	0,0 
	 
	 
	0,0 
	 

	b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	0,1 
	 
	 
	0,1 
	 
	 

	c) Đất có mục đích công cộng
	0,2 
	0,2 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,2 
	 
	0,2 
	 
	 
	 


3. Kế hoạch thu hồi đất
                                                                                                             Đơn vị tính: ha

	Loại đất phải thu hồi
	DT thu hồi trong kỳ
	Chia ra các năm

	
	
	2005-2006
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009
	2009-2010

	I. ĐÊt nông nghiệp
	2.929
	721
	940
	267
	184
	817

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	2.777
	695
	841
	245
	179
	817

	a) Đất trồng cây hàng năm
	408
	92
	90
	32
	29
	165

	- Trong đó: ĐÊt chuyên trồng lúa nước
	153
	36
	14
	19
	6
	77

	b) Đất trồng cây lâu năm
	2.369
	603
	751
	213
	150
	652

	2. Đất lâm nghiệp
	150
	25
	99
	21
	5
	0

	a) Đất rừng sản xuất
	131
	25
	97
	9
	 
	0

	b) Đất rừng phòng hộ
	20
	 
	2
	13
	5
	 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	2
	2
	0
	 
	0
	 

	II. ĐÊt phi nông nghiệp
	38
	4
	6,4
	24
	1,8
	1,4

	1. Đất ở
	8,0
	3,0
	1
	1
	1,5
	1,4

	a) Đất ở tại nông thôn
	7,6
	3
	1
	1
	1
	1,4

	b) Đất ở tại đô thị
	0,4
	0,3
	 
	 
	0,1
	 

	2. Đất chuyên dùng
	24,1
	0,7
	3,1
	20
	0,3
	 

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,9
	0,2
	0,4
	 
	0,3
	 

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	22,6
	 
	2,6
	20
	 
	 

	c) Đất có mục đích công cộng
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	5,1
	 
	2,0
	3,2
	 
	 

	4. Đất sông suối và mặt nước CD
	0,6
	0,6
	 
	 
	 
	 


4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
                                                                                                                 Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng 
	Cả thời kỳ
	Chia theo các năm

	
	
	
	2005-2006
	2006-2007
	2007-2008
	2008-2009
	2009-2010

	1
	I. ĐÊt nông nghiệp
	589 
	 
	130 
	150 
	140 
	169 

	1.1
	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	93 
	 
	30 
	20 
	20 
	23 

	1.1.1
	a) Đất trồng cây hàng năm
	7 
	 
	 
	 
	7 
	 

	 
	- Trong đó: Đất trồng lúa
	7 
	 
	 
	 
	7 
	 

	1.1.2
	b) Đất trồng cây lâu năm
	86 
	 
	30 
	20 
	13 
	23 

	1.2
	2. Đất lâm nghiệp
	496 
	 
	100 
	130 
	120 
	146 

	1.2.1
	a) Đất rừng sản xuất
	496 
	 
	100 
	130 
	120 
	146 

	2
	II. ĐÊt phi nông nghiệp
	50 
	 
	50 
	0 
	 
	 

	2.1
	1. Đất ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	2.2
	2. Đất chuyên dùng
	48 
	 
	48 
	0 
	 
	 

	2.2.1
	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	48 
	 
	48 
	0 
	 
	 

	2.3
	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	2 
	 
	2 
	 
	 
	 






          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                   KT. CHỦ TỊCH 

                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                     Ao Văn Thinh






